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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo 

2. Maõ soá: CT2119 

3. Tên học phần bằng tiếng Anh: Artificial Intelligence 

4. Số tín chỉ: 4[3-1]   Học phần tự chọn hay bắt buộc: BB  

5. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3) 

6. Phân bổ thời gian: 

 - Lý thuyết: 45 tiết 

 - Bài tập, thực hành: 30 tiết 

7. Điều kiện tiên quyết (nếu có) 

8. Mục tiêu học phần:  

Giáo trình này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về trí 

tuệ nhân tạo, các phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề, các 

phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức và lập trình lôgic. Để có thể 

nắm bắt các kiến thức trình bày trong giáo trình, sinh viên cần  nắm 

vững các kiến thức cơ bản về lôgic toán học, cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải. Các kiến thức này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên học tiếp 

học phần trí tuệ nhân tạo nâng cao. 



9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Trang bị cho học viên: những khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo; 

các phương pháp biểu diễn trong không gian trạng thái, đồ thị hoặc đồ 

thị VÀ/HOẶC và các phương pháp tìm kiếm trên đó; các kỹ thuật 

heuristics; các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức khác nhau, đặc 

biệt là bằng phương pháp lôgic; phương pháp lập trình lôgic thông qua 

một trong họ các ngôn ngữ xử lý ký hiệu như Prolog hoặc LISP. 

10. Nhiệm vụ của sinh viên:  

 - Dự lớp: Cần tham dự các buổi lý thuyết  

- Bài tập, thực hành: Phải tham dự đầy đủ các buổi sửa bài tập 

trên lớp và thực hành tại phòng máy. 

11. Tài liệu tham khảo: 

 - Sách, giáo trình chính: giáo trình “Trí tuệ nhân tạo” 

 - Sách tham khảo:  

[1] Bạch Hưng Khang, Hoàng Kiếm, Trí tuệ nhân tạo - Các 

phương pháp và ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1989. 

[2] Hoàng Kiếm, Giải một bài toán trên máy tính như thế nào 

(tập 1 và 2), NXB Giáo dục, 2001. 

[3] Nguyễn Thanh Thủy, Trí tuệ nhân tạo - Các phương pháp 

giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử  lý tri thức, NXB Giáo 

dục, 1995.  

[4] A. Thayse. Approche logique de l’intelligence artificielle (T1, T2, T3), 

Dunod, Paris, 1990.  

[5]. Ivan Bratko, Prolog - Programming for artificial intelligence, 

Addison-Wesley, 1990.  



12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Kiểm tra bài tập, thực hành: 30%  

- Khác: 30%, đối với các sinh viên khá - giỏi có thể đăng ký với 

giáo viên để làm tiểu luận (bài tập lớn), giáo viên sẽ đánh giá 

trực tiếp sinh viên cả về mặt lý thuyết qua các buổi thuyết trình đề 

tài, lẫn thực hành trên máy thông qua tiểu luận này. 

- Thi viết cuối học kỳ: 70% 

13. Thang điểm: Theo qui định mới của Bộ và trường. 

14. Nội dung chi tiết: 

Chương I 

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (1 LT)  

I.1. Lược sử hình thành và phát triển 

I.2. Những lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo (TTNT) 

I.3. Những ứng dụng của TTNT 

Chương  II 

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (15 LT) 

II.1. Một số phương pháp giải quyết vấn đề thông dụng 

 II.1.1. Các phương pháp xác định trực tiếp lời giải 

 II.1.2. Các phương pháp thử – sai      

II.1.3. Các phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên    

  

a. Phương pháp Monte - Carlo     

b. Thuật giải di truyền GA      

II.2. Các phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề trong không gian 



trạng thái bằng cây và đồ thị   

II.2.1. Biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái    

II.2.2. Phương pháp tìm kiếm lời giải      

II.2.3. Các dạng đặc biệt thường gặp: tìm kiếm theo chiều rộng, 

chiều sâu, sâu dần, cực tiểu AT      

II.3. Quy bài toán về bài toán con, các chiến lược tìm kiếm trên đồ thị 

VAØ/HOAËC  

 II.3.1. Quy bài toán về bài toán con     

 II.3.2. Biểu diễn bài toán dưới dạng đồ thị VÀ / HOẶC  

II.3.3. Các phương pháp tìm kiếm trên cây VÀ / HOẶC: tìm kiếm 

theo chiều rộng, chiều sâu, cực tiểu     

II.4. Kỹ thuật Heuristic        

II.4.1. Các thuật giải tìm kiếm tối ưu trên cây và đồ thị với tri 

thức heuristic  

a. Thuật giải AKT        

b. Thuật giải A*        

c. Các ví dụ        

II.4.2. Phương pháp GPS       

II.4.3. Nguyên lý tham lam      

II.4.4. Nguyên lý hướng đích, phương pháp leo núi   

II.4.5. Nguyên lý sắp thứ  tự, nguyên lý trùng khớp nhất   

CHƯƠNG  III 

BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ XỬ LÝ TRI  THỨC (16 LT) 



III.1. Khái niệm về biểu diễn và xử lý tri thức     

 III.1.1. Từ  dữ liệu đến tri thức      

III.1.2. Một số đặc trưng của tri thức     

III.1.3. Phân loại tri thức       

III.1.4. Các phương pháp biểu diễn tri thức    

III.1.5. Các phương pháp xử lý diễn tri thức    

III.2. Một số phương pháp biểu diễn tri thức     

III.2.1. Biểu diễn tri thức nhờ lôgic     

III.2.2. Biểu diễn tri thức nhờ luật sinh     

III.2.3. Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa    

III.2.4. Biểu diễn tri thức bằng Frame     

III.3. Xử  lý tri thức tất định bằng phương pháp suy diễn logic   

 III.3.1. Các cơ chế lập luận với tri thức tất định     

  III.3.2. Thuật toán Vương Hạo       

  III.3.3. Thuật toán Robinson       

 III.3.4. Thuật toán suy diễn tiến      

 III.3.5. Thuật toán suy diễn lùi      

III.4. Xử  lý tri thức bất định bằng phương pháp suy diễn logic   

 III.4.1. Các cơ chế lập luận với tri thức bất định và không chính 

xác  

 III.4.2. Phân bố khả xuất của khái luật, các phép toán nối kết 

trên chúng  

CHƯƠNG  IV 



LẬP TRÌNH LOÂGIC (13 LT + 15 TH) 

IV.1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình lôgic Prolog     

 IV.1.1. Mở đầu 

 IV.1.2. Vị từ, sự kiện, qui tắc, mục tiêu trong Prolog 

 IV.1.3. Cấu trúc chính của một chương trình trong Prolog   

IV.2. Danh sách, đệ qui, quay lui trong Prolog 

IV.2.1. Danh sách 

IV.2.2. Cơ chế quay lui và quá trình tìm lời giải trong Prolog 

IV.2.3. Đệ qui, các phép toán trên danh sách 

IV.2.4. Lát cắt trong Prolog       

IV.3. Ứng dụng Prolog trong việc giải một số bài toán trong trí tuệ 

nhân tạo 

 IV.3.1. Bài toán xử lý vi phân ký hiệu 

 IV.3.2. Bài toán suy luận lôgic       

15. Các thông tin về hình thức học và liên lạc với giáo viên: 

 - Địa chỉ email: truongchitin@yahoo.com 

Đà Lạt, ngày 25  tháng 12 năm 2007 
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